TRƯỜNG TIỂU HỌC
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

(Bài kiểm tra đọc)

          Họ và tên:……………………………………………..Lớp………
I. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt(7 điểm) ( Thời gian 35 phút)
1. Bài đọc hiểu:                                Vầng trăng quê em

Vầng trăng vàng thẳm đang từ từ nhô lên từ sau lũy tre xanh thẫm.

Hình như cũng từ vầng trăng, làn gió nồm thổi mát rượi làm tuôn chảy những ánh vàng tràn trên sóng lúa trải khắp cánh đồng. Ánh vàng đi đến đâu, nơi ấy bỗng bừng lên tiếng hát ca vui nhộn. Trăng đi đến đâu thì lũy tre được tắm đẫm màu sữa tới đó. Trăng lẩn trốn trong các tán lá cây xanh rì của những cây đa cổ thụ đầu thôn. Những mắt lá ánh lên tinh nghịch. Trăng chìm vào đáy nước. Trăng óng ánh trên hàm răng, trăng đậu vào ánh mắt. Trăng ôm ấp mái tóc bạc của các cụ già. Hình như cả thôn em không mấy ai ở trong nhà. Nhà nào nhà nấy quây quần, tụ họp quanh chiếc bàn nhỏ hay chiếc chiếu ở giữa sân. Ai nấy đều ngồi ngắm trăng. Câu chuyện mùa màng nảy nở dưới trăng như những hạt lúa vàng đang phơi mình trong ánh trăng. Đó đây vang vọng tiếng hát của các anh chị thanh niên trong xóm. Tiếng gầu nước va vào nhau kêu loảng xoảng. Tất cả mọi âm thanh đều nhuộm ánh trăng ngời. Nơi đó có một chú bé đang giận mẹ ngồi trong bóng tối. Ánh trăng nhẹ nhàng đậu lên trán mẹ, soi rõ làn da nhăn nheo và cái mệt nhọc của mẹ. Chú bé thấy thế, bước nhẹ nhàng lại với mẹ. Một làn gió mát đã làm cho những sợi tóc của mẹ bay bay.

Khuya. Vầng trăng càng lên cao và thu nhỏ lại. Làng quê em đã yên vào giấc ngủ. Chỉ có vầng trăng thao thức như canh chừng cho làng em.
                                                                                             Phan Sĩ Châu
Câu 1:(0,5 điểm)  Trăng soi sáng những cảnh vật gì ở làng quê ?
          Khoanh tròn trước đáp án đúng
A. Cánh đồng lúa, tiếng hát, lũy tre.

B. Cánh đồng lúa, lũy tre, cây đa.

C. Cánh đồng lúa, cây đa, tiếng hát.
Câu 2:(0,5 điểm)  Dưới ánh trăng, người dân trong xóm quây quần ngoài sân làm gì ?   

          Khoanh tròn trước đáp án đúng
A. Ngồi ngắm trăng, trò chuyện, uống nước.

B. Ngồi ngắm trăng, ngâm thơ, uống nước
C. Ngồi ngắm trăng, quây quần, tụ họp, ca hát.
Câu 3:(0,5 điểm)  Bài văn miêu tả cảnh gì ?
        Khoanh tròn trước đáp án đúng
A. Cảnh trăng lên ở làng quê.

B. Cảnh sinh hoạt của làng quê.

C. Cảnh làng quê vào mùa gặt. 
Câu 4:(0,5 điểm)  Vì sao chú bé hết giận dỗi và bước nhẹ nhàng lại với mẹ ?

        Khoanh tròn trước đáp án đúng

A. Vì dưới ánh trăng, chú nhìn thấy vầng trán của mẹ hiện ra rất đẹp.
B. Vì dưới ánh trăng, chú thấy làn da nhăn nheo và sự mệt nhọc của mẹ.
C. Vì dưới ánh trăng, chú thấy làn gió làm những sợi tóc của mẹ bay bay.
Câu 5:(1 điểm) Trong câu “Trăng ôm ấp mái tóc bạc của các cụ già.” tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Qua đó, em cảm nhận được điều gì hay ?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6:(1 điểm)  Viết 1 câu văn nói lên suy nghĩ của em về vầng trăng quê hương.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 7:(0,5 điểm)  Chủ ngữ trong câu sau là:

            Một làn gió mát đã làm cho những sợi tóc của mẹ bay bay.
A. Một làn gió             B. Một làn gió mát                 C. Một làn gió mát đã làm cho

Câu 8:(0,5 điểm)  Câu văn sau thuộc kiểu câu kể nào?

  
Làng quê em đã yên vào giấc ngủ.

A. Ai làm gì?                              B. Ai thế nào? 
C. Ai là gì?

Câu 9:(1 điểm)  Hãy tìm 1 từ đồng nghĩa với từ “nhô” trong câu văn sau: 
            Vầng trăng vàng thẳm đang từ từ nhô lên từ sau lũy tre xanh thẫm.

.……………………………………………………………………………………………….
Câu 10:(1 điểm)  Xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ “cao” trong hai câu văn sau:
a) Trăng đã lên cao. 
………………………………………………………………………………………….

b) Kết quả học tập cao hơn trước.
………………………………………………………………………………………….
2. Đọc thành tiếng:(3 điểm) – (Theo đề kiểm tra đọc thành tiếng)

GV coi, chấm nhận xét, kí tên:…………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………..

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

(Phần kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt)

I. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt:(7 điểm)
Câu 1:(0,5 điểm) ý B
Câu 2:(0,5 điểm) ý C
Câu 3:(0,5 điểm) ý A
Câu 4:(0,5 điểm) ý B
Câu 5: (1 điểm)

+ Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa: 0,5 điểm
+ Qua đó muốn nói ánh trăng gần gũi và thấm đượm tình cảm yêu thương con người: 0,5 điểm.
Câu 6:(1 điểm)

- HS viết được 1 câu văn nói về vẻ đẹp vầng trăng quê hương.( Yêu cầu đúng cấu trúc, ngữ pháp)

Câu 7: (0,5 điểm) ý B

Câu 8:(0,5 điểm) ý B
Câu 9:( 1 điểm) Từ đồng nghĩa với từ “nhô”: mọc, ngoi, nhú…( HS có thể tìm các từ khác mà đúng với yêu cầu vẫn cho điểm tối đa)
Câu 10:(1 điểm) 
a) Nghĩa gốc
b) Nghĩa chuyển

                                                                           , ngày….tháng 10 năm 2018
                                                                                                         TM.HĐRĐ
TRƯỜNG TIỂU HỌC 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

(Phần kiểm tra đọc thành tiếng)


Giáo viên cho học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 và trả lời một câu hỏi theo nội dung đoạn vừa đọc.

- Tốc độ đọc khoảng 95 tiếng/1 phút.

- Thời gian đọc và trả lời câu hỏi mỗi em không quá 1,5 phút.

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

(Phần kiểm tra đọc thành tiếng)


Giáo viên cho học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27 và trả lời một câu hỏi theo nội dung đoạn vừa đọc.

- Tốc độ đọc khoảng 115 tiếng/1 phút.

- Thời gian đọc và trả lời câu hỏi mỗi em không quá 1,5 phút.

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

(Phần kiểm tra đọc thành tiếng)


Giáo viên cho học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27 và trả lời một câu hỏi theo nội dung đoạn vừa đọc.

- Tốc độ đọc khoảng 115 tiếng/1 phút.

- Thời gian đọc và trả lời câu hỏi mỗi em không quá 1,5 phút.

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

(Phần kiểm tra đọc thành tiếng)

2. Đọc thành tiếng:(3 điểm)
* Hướng dẫn cách đánh giá, cho điểm:

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm


                                                                           , ngày….tháng 2 năm 2018
                                                                                                         TM.HĐRĐ
TRƯỜNG TIỂU HỌC 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

(Phần kiểm tra đọc thành tiếng)

2. Đọc thành tiếng:(3 điểm)

* Hướng dẫn cách đánh giá, cho điểm:

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm


                                                                           , ngày….tháng 2 năm 2018
                                                                                                         TM.HĐRĐ
TRƯỜNG TIỂU HỌC 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

(Bài kiểm tra viết)

                                                    ( Thời gian 55 phút)

II. Kiểm tra viết:(10 điểm)

1. Chính tả:(2 điểm) - ( Thời gian 20 phút)
Nghe – viết: Vầng trăng quê hương
         Vầng trăng vàng thẳm đang từ từ nhô lên từ sau lũy tre xanh thẫm.
         Hình như cũng từ vầng trăng, làn gió nồm thổi mát rượi làm tuôn chảy những ánh vàng tràn trên sóng lúa trải khắp cánh đồng. Ánh vàng đi đến đâu, nơi ấy bỗng bừng lên tiếng hát ca vui nhộn. Trăng đi đến đâu thì lũy tre được tắm đẫm màu sữa tới đó. Trăng lẩn trốn trong các tán lá cây xanh rì của những cây đa cổ thụ đầu thôn. Những mắt lá ánh lên tinh nghịch.
                                                                                                              Phan Sĩ Châu
2. Tập làm văn:(8 điểm) - ( Thời gian 35 phút)
Đề bài: Hãy viết một bài văn tả lại một cảnh đẹp của quê hương mà em thích nhất. 

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

(Bài kiểm tra viết)

I. Chính tả: ( 2 điểm)
* Hướng dẫn cách đánh giá, cho điểm:
- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

- Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
- Từ lỗi thứ 6 trở lên: mỗi lỗi trừ: 0,2 điểm.
II. Tập làm văn (8 điểm)
       Viết được bài văn tả một cảnh đẹp quê hương em đủ các phần đúng theo yêu cầu, câu văn hay, đúng ngữ pháp, diễn đạt gãy gọn, mạch lạc, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch đẹp, rõ 3 phần. Thang điểm cụ thể như sau:

+ Mở bài:(1 điểm)

 - Giới thiệu về cảnh đẹp sẽ tả.
+ Thân bài:(4 điểm) 

-  Nội dung (1,5 điểm)
- Kĩ năng (1,5 điểm)

- Cảm xúc (1 điểm)

+ Kết bài:(1 điểm)
- Nêu suy nghĩ hoặc tình cảm của em về cảnh đẹp đó.
* Lưu ý toàn bài viết: (2 điểm)
+ Chữ viết đẹp, đúng chính tả (0,5 điểm)
+ Dùng từ, đặt câu đúng (0,5 điểm)
+ Bài viết sáng tạo (1 điểm)
* Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chữ viết, có thể cho các mức điểm sau:

( 7,5- 7-6,5-6-5,5- 5 – 4,5 –4- 3,5 – 3- 2,5 – 2 – 1,5 -1- 0,5).

                                                                           Liên Mạc, ngày….tháng 10 năm 2018
                                                                                                             TM.HĐRĐ
TRƯỜNG TIỂU HỌC 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(Bài kiểm tra đọc)


             Họ và tên:……………………………………………..Lớp………
I. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt(7 điểm) ( Thời gian 35 phút)

1. Bài đọc hiểu:                                Tình bạn

          Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng hái quả. Mùa thu, khu rừng thơm phức hương quả chín. ở trên một cây cao chót vót, Thỏ reo lên sung sướng:

· Ôi chùm quả vàng mọng kìa, ngon quá!

      Thấy chùm quả vắt vẻo cao tít, Sóc vội vàng ngăn bạn:

· Cậu đừng lấy, nguy hiểm lắm.

           Nhưng Thỏ đã men ra. Nó cố với. Trượt chân, Thỏ ngã nhào. Sóc nhanh nhẹn túm được áo Thỏ còn tay kia kịp với được vào một cành cây nhỏ nên cả hai chỉ bị treo lơ lửng trên không chứ không bị rơi xuống khe núi đầy đá nhọn. Cái cành cây cong gập hẳn lại.

          Sóc vẫn cố sức giữ chặt áo Thỏ. Tiếng răng rắc trên cành cây càng kêu to hơn.

· Cậu bỏ tớ ra đi kẻo cậu cũng bị rơi xuống đấy.

     Thỏ nói với Sóc rồi khóc òa.

· Tớ không bỏ cậu đâu.

      Sóc cương quyết.

      Bác Voi cao lớn đang làm việc gần đấy nghe tiếng kêu cứu chạy tới. Bác rướn mình đưa chiếc vòi dài đỡ được cả hai xuống an toàn. Bác âu yếm khen:

· Các cháu có tình bạn thật đẹp.

                                                                                                   Theo Hà Mạnh Hùng

Câu 1:(0,5 điểm) Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng hái quả vào thời gian nào?
Khoanh tròn vào trước đáp án đúng
A. Mùa xuân               B. Mùa hạ               C. Mùa thu                 D. Mùa đông

Câu 2:(0,5 điểm) Trong bài, từ nào miêu tả hương thơm của hoa quả chín trong rừng?

A. thơm ngát             B. thơm nức            C. thơm phức             D. thơm lừng

Câu 3:(0,5 điểm) Khi Thỏ trượt chân ngã, Sóc đã làm gì?

A. Vội vàng ngăn Thỏ.         

B. Túm lấy áo thỏ và cương quyết không bỏ rơi bạn.

C. Cùng với Thỏ túm lấy cành cây nhỏ.

Câu 4:(0,5 điểm) Bài “Tình bạn” có mấy nhân vật?. Đó là những nhân vật nào?

..................................................................................................................................................
Câu 5:(1 điểm) Em thích nhân vật nào nhất? Vì sao em thích?

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..
Câu 6:(1 điểm) Việc làm trên của Sóc thể hiện điều gì?

..................................................................................................................................................
Câu 7:(0,5 điểm) Dòng nào dưới đây gồm toàn các từ láy?
A. thân thiết, chót vót, cành cây.

B. sung sướng, vắt vẻo, cây cao.

C. nhanh nhẹn, vội vàng, lơ lửng.

Câu 8:(0,5 điểm) Từ nào dưới đây không phải từ láy?
A. buồn bã              B. buồn buột              C. bã bời             D. buồn bực

Câu 9:(1 điểm) "Thấy Ngựa Trắng suốt ngày quẩn quanh chân mẹ, Đại Bàng bật cười”. Có mấy danh từ ?. Ghi lại các danh từ đó.

..................................................................................................................................................

Câu 10:(1 điểm) Dấu hai chÊm trong câu sau có tác dụng gì?

             Bác âu yếm khen:

· Các cháu có một tình bạn thật đẹp.

..................................................................................................................................................
2. Đọc thành tiếng:(3 điểm) – (Theo đề kiểm tra đọc thành tiếng)


GV coi, chấm nhận xét, kí tên:…………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………..

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(Phần kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt)

I. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt:(7 điểm)

Câu 1:(0,5 điểm) Ý C
Câu 2:(0,5 điểm) Ý C
Câu 3:(0,5 điểm) Ý B
Câu 4:(0,5 điểm) Có 3 nhân vật: Sóc, Thỏ, Voi.
Câu 5:(1 điểm) HS tự nêu:( phải nêu được tên nhân vật và giải thích được vì sao thích)
VD: Em quý Thỏ vì trong lúc mình gặp nguy hiểm mà Thỏ vẫn lo cho bạn Sóc sẽ ngã theo mình. Hoặc Em quý bác Voi vì bác tốt bụng đã cứu người hoạn nạn...
Câu 6:(1 điểm) Sóc cương quyết không bỏ rơi bạn, đã giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn nguy hiểm. Sóc biết quý tình bạn.

Câu 7:(0,5 điểm) Ý C
Câu 8:(0,5 điểm) Ý D
Câu 9:(1 điểm) Có 4 danh từ:  Ngựa Trắng, ngày, chân mẹ, Đại Bàng.
Câu 10:(1 điểm) Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.

                                                                           , ngày….tháng 10 năm 2018
                                                                                                         TM.HĐRĐ
TRƯỜNG TIỂU HỌC 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4
(Phần kiểm tra đọc thành tiếng)


Giáo viên cho học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27 và trả lời một câu hỏi theo nội dung đoạn vừa đọc.

- Tốc độ đọc khoảng 85 tiếng/1 phút.

- Thời gian đọc và trả lời câu hỏi mỗi em không quá 1,5 phút.

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(Phần kiểm tra đọc thành tiếng)


Giáo viên cho học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27 và trả lời một câu hỏi theo nội dung đoạn vừa đọc.

- Tốc độ đọc khoảng 85 tiếng/1 phút.

- Thời gian đọc và trả lời câu hỏi mỗi em không quá 1,5 phút.

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(Phần kiểm tra đọc thành tiếng)


Giáo viên cho học sinh bắt thăm một trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27 và trả lời một câu hỏi theo nội dung đoạn vừa đọc.

- Tốc độ đọc khoảng 85 tiếng/1 phút.

- Thời gian đọc và trả lời câu hỏi mỗi em không quá 1,5 phút.

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(Phần kiểm tra đọc thành tiếng)

2. Đọc thành tiếng:(3 điểm)

* Hướng dẫn cách đánh giá, cho điểm:

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm


                                                                           , ngày….tháng 2 năm 2017
                                                                                                         TM.HĐRĐ
TRƯỜNG TIỂU HỌC 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(Phần kiểm tra đọc thành tiếng)

2. Đọc thành tiếng:(3 điểm)

* Hướng dẫn cách đánh giá, cho điểm:

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm


                                                                           , ngày….tháng 2 năm 2017
                                                                                                         TM.HĐRĐ
TRƯỜNG TIỂU HỌC

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(Phần kiểm tra đọc thành tiếng)

2. Đọc thành tiếng:(3 điểm)

* Hướng dẫn cách đánh giá, cho điểm:

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm


                                                                           , ngày….tháng 2 năm 2018
                                                                                                         TM.HĐRĐ
TRƯỜNG TIỂU HỌC

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(Bài kiểm tra viết)

                                                    ( Thời gian 55 phút)

II. Kiểm tra viết:(10 điểm)

1. Chính tả:(2 điểm) - ( Thời gian 20 phút)

Nghe – viết: Tình bạn

           Nhưng Thỏ đã men ra. Nó cố với. Trượt chân, Thỏ ngã nhào. Sóc nhanh nhẹn túm được áo Thỏ còn tay kia kịp với được vào một cành cây nhỏ nên cả hai chỉ bị treo lơ lửng trên không chứ không bị rơi xuống khe núi đầy đá nhọn. Cái cành cây cong gập hẳn lại.

          Sóc vẫn cố sức giữ chặt áo Thỏ. Tiếng răng rắc trên cành cây càng kêu to hơn.

· Cậu bỏ tớ ra đi kẻo cậu cũng bị rơi xuống đấy.

                                                                                                   Theo Hà Mạnh Hùng
2. Tập làm văn:(8 điểm) - ( Thời gian 35 phút)
Đề bài:  Viết bức thư gửi ( người bạn, người thân) ở xa để thăm hỏi và kể về tình hình học tập của em trong nửa học kỳ 1 vừa qua.

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(Bài kiểm tra viết)

I. Chính tả: ( 2 điểm)
* Hướng dẫn cách đánh giá, cho điểm:
- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

- Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
- Từ lỗi thứ 6 trở lên: mỗi lỗi trừ: 0,2 điểm.
II. Tập làm văn (8 điểm)

* Hướng dẫn chấm điểm: 


Viết được lá thư gửi cho một (người bạn, người thân) ở xa, đủ các phần theo đúng yêu cầu, câu văn hay, đúng ngữ pháp, diễn đạt rõ ý, mạch lạc, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch đẹp, rõ 3 phần. Cụ thể như sau:
+ Phần đầu thư:(1 điểm)
-  Nêu được thời gian, địa điểm viết thư; Lời thưa gửi phù hợp. (1 điểm)
+ Phần chính:(4 điểm)

- Nêu được mục đích, lí do viết thư (1 ®iÓm)
- Thăm hỏi tình hình ( người bạn, người thân); Thông báo tình hình học tập của bản thân (2 ®iÓm)

- Nêu ý kiến trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với ( người bạn, người thân).(1 ®iÓm)

+ Phần cuối thư:(1 điểm)

- Lời chúc, lời cảm ơn hoặc hứa hẹn; Chữ ký và họ tên. (1 ®iÓm)

* Lưu ý toàn bài viết: (2 điểm)
+ Chữ viết đẹp, đúng chính tả (0,5 điểm)
+ Dùng từ, đặt câu đúng (0,5 điểm)
+ Bài viết sáng tạo (1 điểm)
* Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chữ viết, có thể cho các mức điểm sau:

( 7,5- 7-6,5-6-5,5- 5 – 4,5 –4- 3,5 – 3- 2,5 – 2 – 1,5 -1- 0,5).


                                                                           , ngày….tháng 10 năm 2018
                                                                                                             TM.HĐRĐ
Điểm





Điểm








